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Hậu quả xấu của lạm dụng rượu và nghiện rượu: 
Nhu cầu tăng dần 75,57% 
Uống rượu gây đau đầu 100% 
Uống rượu gây mệt mỏi 66,67% 
Viêm loét dạ dày 10,71% 
Uống rượu gây sa sút kinh tế20% 
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CHE PHỦ DIỆN CẮT TỤY BẰNG TĨNH MẠCH LÁCH  
TRONG TRƯỜNG HỢP CẮT LÁCH, THÂN ĐUÔI TỤY 

 
Trịnh Hồng Sơn, Nguyễn Thế Sáng, Nguyễn Hoàng 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Sau cắt lách, thân đuôi tụy do chấn thương hoặc do 

khối u, diện cắt tụy thường được khâu kín hoặc đưa quai 
ruột non lên nối tụy ruột để tránh rò tụy.  

Ngày 21.1.3013 chúng tôi sau khi cắt lách, thân đuôi 
tụy cho 1 bệnh nhân u thân đuôi tụy, đã dùng 1 đoạn 
tĩnh mạch lách che phủ diện cắt tụy.  

Chúng tôi thông báo trường hợp này hy vọng góp 
thêm một kỹ thuật nhỏ che phủ diện cắt tụy tránh rò tụy 
sau cắt lách, thân đuôi tụy. 

THÔNG BÁO LÂM SÀNG 
Bệnh án có mã số 1759/2013. Bệnh nhân Nguyễn 

Thị H, 28 tuổi, dân tộc Kinh, nghề tự do, ở Đội 4, 
Khánh thịnh, An hồng, Hải phòng. Nhập bệnh viện 
(BV) Việt Đức ngày 18 tháng 01năm 2013 vì đau 
bụng vùng trên rốn. Bệnh nhân (BN) đau bụng âm ỉ 
vùng trên rốn khoảng 3 năm nay, không đi khám, 
mấy ngày trước khi đến viện đau nhiều hơn, kèm theo 
buồn nôn, mệt mỏi. Đến phòng khám Điện Biên Phủ - 
Hải phòng siêu âm, chụp cộng hưởng từ nghi ngờ u 
đuôi tụy, chuyển vào BV Việt tiệp Hải Phòng, tiếp tục 
được chuyển BV K Trung Ương rồi chuyển sang BV 
Việt Đức. Tiền sử khỏe mạnh, không tăng huyết áp, 
không đái tháo đường. Thăm khám lâm sàng: BN tỉnh 
táo, tiếp xúc tốt, thể trạng trung bình, da và niêm mạc 
mắt không vàng, hạch ngoài vi không to. Mạch: 
80lần/phút; nhiệt độ 36º5; huyết áp:120/70mmHg; 
thở 18 lần/phút, bụng mềm, ấn đau tức vùng thượng 
vị, không sờ thấy khối, gan mật không to, không thấy 
tuần hoàn bàng hệ. 

Cận lâm sàng: Nhóm máu O, các xét nghiệm sinh 
hóa máu trong giới hạn bình thường. Xét nghiệm chất 
chỉ điểm khối u: AFP: 1ng/ml; CEA: 1 ng/ml; CA19-9: 
33U/ml; Các test: HIV, HbSAg, HCV đều âm tính. 
Ngoài ra các chỉ số khác trong giới hạn bình thường. 
Siêu âm tại BV K Trung ương (17.01.2013): vùng đuôi 
tụy có khối kích thước 42x48 mm, các tạng khác 
không phát hiện tổn thương. Chẩn đoán u vùng đuôi 
tụy.Trên phim chụp cắt lớp vi tính tại BV K Trung 
ương (17.01.2013): tụy nhu mô vùng đầu kích thước 
bình thường, vị trí vùng thân đuôi tụy bờ không đều, 

về phía tiếp xúc nhu mô tụy vùng đầu có hình ảnh 
khối tổn thương tỷ trọng mô mềm kích thước 
46x38mm, ít ngấm thuốc cản quang sau tiêm, khối 
đẩy mạnh tĩnh mạch lách ra sau. Kết luận: hình ảnh 
tổn thương sau phúc mạc nghĩ nhiều tới tổn thương 
liên quan đến thân- đuôi tụy hơn là tổn thương hạch 
sau tụy. BN đã được khám tại BV Việt Đức, hội chẩn 
mổ phiên với chẩn đoán: U thân tụy. Dự kiến: cắt lách 
thân đuôi tụy. BN được phẫu thuật ngày 21/01/2013, 
thời gian mổ: từ 16h15’ đến 18h45’ ngày 21.01.2013. 
Phẫu thuật viện: Trịnh Hồng Sơn. Cách thức mổ: mở 
bụng đường trắng giữa trên rốn kéo dưới rốn, ổ bụng 
khô, gan 2 thùy hồng đẹp, không có u, không xơ, túi 
mật và cuống gan bình thường. Dạ dày, ruột non, đại 
tràng không có gì đặc biệt. Tử cung phần phụ bình 
thường. Vùng thân tụy có khối chắc, mầu mận chín, 
đường kính 4x6 cm vượt qua bờ phải tĩnh mạch cửa. 
Tĩnh mạch lách đoạn hợp lưu tĩnh mạch mạc treo 
tràng dưới dính chặt vào u. U chưa xâm lấn động 
mạch mạc treo tràng trên. Chẩn đoán trong mổ: U 
thân tụy nhiều khả năng u đặc giả nhú. Xử trí: Cắt 
lách thân đuôi tụy cùng u thành khối, tạo hình tĩnh 
mạch lách che phủ diện cắt tụy. Cụ thể: làm động tác 
Kocher, bộc lộ động mạch mạc treo tràng trên, di 
động lách thân đuôi tụy ra ngoài ổ bụng. Bộc lộ tam 
giác THS và bờ dưới eo tụy, bộc lộ động mạch lách, 
thắt và cắt động mạch lách tận gốc, dồn máu từ lách 
về hệ tuần hoàn qua tĩnh mạch lách. Khâu kín tĩnh 
mạch lách sát chỗ đổ của tĩnh mạch mạc treo tràng 
dưới. Cắt lách thân đuôi tụy. Khâu diện cắt tụy bằng 
các mũi chữ U vicryl 3/0. Giữ đoạn tĩnh mạch lách từ 
chỗ thắt (sát với hợp lưu tĩnh mạch mạc treo tràng 
dưới) tới rốn lách, đoạn đủ dài che phủ diện cắt tụy. 
Mở dọc tĩnh mạch lách tạo vạt che phủ. Sau đó, khâu 
che phủ diện cắt tụy bằng đoạn tĩnh mạch lách đã bổ 
dọc dài khoảng 5 cm, chỉ prolen 5/0 khâu vắt với bao 
tụy mặt sau rồi mặt trước. Toàn bộ diện cắt tụy được 
phủ kín bởi vạt tĩnh mạch lách (Hình ảnh minh họa). 
Cầm máu kỹ diện bóc tách, đặt 3 dẫn lưu hố lách, lau 
bụng, đóng bụng hai lớp. Hậu phẫu ổn định: trung 
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tiện ngày thứ 3, các dẫn lưu hố lách và rút hết vào 
ngày thứ 7. Kết quả giải phẫu bệnh (hóa mô miễn 
dịch): U đặc giả nhú. BN ra viện 30.1.2013 (ngày thứ 
9 sau mổ) thể trạng tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng 
mềm, đi lại và ăn uống bình thường.  

 

x  
 

Đường khâu vắt mặt sau diện cắt tụy 
 

 
 

Đường khâu vắt mặt trước diện cắt tụy 
 
BÀN LUẬN 
1. Biến chứng rò tụy sau cắt tụy: định nghĩa và 

phân loại quốc tế 
Rò tụy là một trong các biến chứng có thể gặp sau 

mổ cắt tụy với tỷ lệ khác nhau tùy từng nghiên cứu. 
Nhóm nghiên cứu quốc tế [1] về định nghĩa rò tụy 
(ISGPF: International Study Group on Pancreatic 
Fistula Definition) gồm các phẫu thuật viên có kinh 
nghiệm phẫu thuật tụy tạng ở các trung tâm phẫu 
thuật lớn trên thế giới (Mỹ, Pháp, ý, Nhật, Đức, 
Anh,...) đã thống nhất định nghĩa rò tụy sau mổ 
(POPF: Postoperative pancreatic fistula) như sau: 
POPF do bục miệng nối tụy ruột hoặc thoát dịch tụy 
từ nhu mô tụy bị tổn thương không liên quan tới miệng 
nối. Dịch rò qua dẫn lưu ổ bụng từ ngày thứ 3 sau 
phẫu thuật với nồng độ amylaza gấp 3 lần trong huyết 
thanh bệnh nhân. Rò tụy được phân 3 mức độ 
(Grade) dựa vào tình trạng lâm sàng; phát hiện trên 
siêu âm, cắt lớp; phương thức điều trị; thời gian đặt 
dẫn lưu; mổ lại hay không; tử vong có thể liên quan 
tới rò hay không; dấu hiệu nhiễm trùng; nhiễm khuẩn 
huyết; nhập viện lại. Cụ thể:  

Grade A B C 
Lâm sàng Tốt Thường tốt Xấu 

Điều trị đặc hiệu (nuôi 
dưỡng tĩnh mạch hoặc 
qua mở thông hỗng 
tràng, kháng sinh...) 

Không Có hoặc không Có 

Siêu âm, cắt lớp Không Không hoặc có Có 
Thời gian rò <3 tuần >3 tuần >3 tuần 

Mổ lại Không Không Có 

Tử vong  
có liên quan tới rò 

Không Không Có thể 

Dấu hiệu nhiễm trùng Không Có Có 
Nhiễm khuẩn huyết Không Không Có 

Nhập viện lại Không Có hoặc không Có hoặc không 
 
2. Nguyên nhân và các biện pháp đề phòng rò 

tụy sau cắt lách, thân đuôi tụy 
Sau cắt lách, thân và đuôi tụy biến chứng rò tụy 

có thể xảy ra tại mỏm tụy. Theo chúng tôi, các 
nguyên nhân có thể gây rò tụy được thống kê dưới 
đây: 

- ống tụy chính không được khâu kín: rất nhiều 
trường hợp không thể tìm thấy ống tụy chính tại diện 
cắt. Phẫu thuật viên thường trú trọng tới khâu cầm 
máu và bỏ sót không khâu kín ống tụy tại diện cắt tụy. 

- Đóng mỏm cắt tụy không kín: trong những trường 
hợp nhìn rõ ống tụy và đã khâu kín ống tụy nhưng 
phẫu thuật viên lại không khâu kín diện cắt nhu mô 
tụy, do vậy vẫn có thể gây rò tụy từ nhánh nhỏ ở nhu 
mô diện cắt tụy. 

- Rách nhu mô tụy ở diện đóng mỏm tụy do kim 
chỉ to, xiết chỉ quá chặt. Nhu mô tụy nhiều khi rất 
mủn, dễ rách khi khâu kim to, buộc chỉ xiết quá mạnh 
tay. Vì vậy, chúng tôi thường khâu chỉ prolen 3/0 chữ 
U có tựa vào bao tụy hoặc khâu chỉ prolen 4/0 từng 
mũi tại diện cắt tụy.  

- Đặt dẫn lưu cạnh mỏm cắt tụy không hiệu quả và 
rút dẫn lưu sớm theo chúng tôi cũng là nguyên nhân 
gây rò tụy. Đặt dẫn lưu tốt diện cắt tụy làm dịch đọng 
trong khi phẫu thuật (dịch máu, dịch tụy, dịch bạch 
huyết...) thoát ra ngoài không gây ổ tồn dư nhiễm 
trùng làm bục mỏm đóng tụy. Chúng tôi thường sử 
dụng 3 dẫn lưu có kích thước khác nhau đặt vào vùng 
hố lách, mỏm cắt tụy và thường rút muộn (sau 7 
ngày).  

Nói tóm lại có nhiều cách đã được đề cập để 
phòng tránh rò tụy sau cắt thân đuôi tụy: 

- Cần tìm và đóng riêng ống tụy chính rồi mới khâu 
mỏm tụy 

- Nên dùng chỉ Prolen, chỉ liền kim, kim tròn, kích 
thước nhỏ để khâu tụy 

- Đặt dẫn lưu tốt tránh áp xe tồn dư hoặc nếu rò có 
thể tự liền 

- Có thể đưa quai hỗng tràng lên nối với mỏm tụy 
còn lại kiểu Roux- en Y. (Tuy nhiên phương pháp này 
cần làm 2 miệng nối: tụy ruột và chân quai chữ Y). 

Bệnh án chúng tôi nêu trên với kỹ thuật mới: tạo 
hình tĩnh mạch lách che phủ diện cắt tụy sau mổ cắt 
lách thân đuôi tụy. Kỹ thuật này chưa thấy mô tả 
trong y văn. Cần lưu ý khi dùng tĩnh mạch lách để tạo 
hình thì trong quá trình phẫu tích cố gắng thắt các 
nhánh bên nếu có để đảm bảo diện tạo hình kín. Tất 
nhiên kỹ thuật của chúng tôi chỉ thực hiện được khi 
phải cắt cả lách trong phẫu thuật cắt thân đuôi tụy, 
đồng thời phẫu thuật viên biết cách phẫu tích bộc lộ 
rõ ràng động mạch và tĩnh mạch lách trong quá trình 
phẫu thuật. 
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KẾT LUẬN 
Dùng đoạn tĩnh mạch lách để che phủ diện cắt tụy 

là kỹ thuật có thể áp dụng nhằm phòng biến chứng rò 
tụy sau mổ trong những trường hợp cắt lách thân đuôi 
tụy. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Bassi C, Dervenis C, Butturini G, Fingerhut A, Yeo 

C, Izbicki J et al. Postoperative pancreatic fistula: an 
international study group (ISGPF) definition. Surgery. 
2005; 138(1): 8-13. 

 
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH BẰNG HÀM KHUNG  

CHO CÁC BỆNH NHÂN SAU CẮT ĐOẠN XƯƠNG HÀM DƯỚI Đã ĐƯỢC GHÉP XƯƠNG  
 

Đào ngọc trâm 
Tóm tắt 
Phục hình cho bệnh nhân mất răng có kèm khuyết 

hổng xương hàm theo cách phân loại truyền thống 
được dùng từ lâu thì có: Phục hình cố định và phục 
hình tháo lắp. Phục hình cố định là phục hình gắn trên 
các trụ implant, phục hình tháo lắp bao gồm: Hàm 
khung, hàm nhựa, hàm tựa trên implant.  

Phục hình tháo lắp vừa là duy trì các chức năng của 
cơ thể vừa là phục hình tạm trong thời gian chờ đủ điều 
kiện để làm phục hình cố định. 

Hàm khung là loại hàm giả tháo lắp từng phần có 
phần chính là một khung sườn đúc, răng giả được gắn 
vào khung nhờ nền nhựa Acrylic.  

Nghiên cứu tiến hành làm phục hình hàm khung 
cho các bệnh nhân sau cắt đoạn xương hàm dưới đã 
được ghép xương để phục hồi răng và tổ chức xương 
hàm còn khuyết thiếu. Bước đầu đánh giá trên 28 bệnh 
nhân về các tiêu chí: hiệu quả chức năng ăn nhai, phát 
âm, thẩm mỹ, ảnh hưởng của hàm đối với răng trụ và 
tổ chức quanh răng trụ, chất lượng của hàm. Đánh giá 
dựa trên bảng câu hỏi, khám lâm sàng, chụp phim X 
quang và test MAI(Mixing Ability Index) 

Từ khoá: hàm khung, phục hình, cắt đoạn xương 
hàm dưới, ghép  

summary 
Conventionally,rehabilitation for patients whose 

teeth lost with defect in jaw-bone contains fixed and 
removable type.. Fixed prosthesis is implant-supported 
type. Removable prosthesis contains metal frame 
work,plastics and supported implant. 

Removable prosthesis not only maintains normal 
functions of mouth. A patient need removable type as 
a temporary prosthesis before undergoing fixed 
rehabilitation treatment. 

Frame work is a removable artificial jaw. It contains 
a casting metal frame. Denture fixed on the frame by 
acrylics base. 

This research make frame work rehabilitation for 
patents who underwent mandibular resection with 
bone grafting to restore teeth and lost mandible 
organization. 28 patients participated to examine these 
criteria:masticatory performance,pronunciation, 
esthetics, abutments, quality of prosthesis  

Method applied are question table, clinical 
examination, X-ray photography and MAI(Mixing Ability 
Index) test 

Keywords: frame work denture, prosthesis, 
resected mandibular, bone grafting. 

Đặt vấn đề 
Phục hình cho bệnh nhân mất răng có kèm khuyết 

hổng xương hàm được chia thành loại: có hướng dẫn 
hoạt động của xương hàm dưới (hầu hết là các trường 
hợp bệnh nhân chưa được ghép xương) hoặc chỉ đơn 
thuần là phục hình răng giả và bù tổ chức xương, phần 
mềm bị khuyết thiếu. Nếu áp dụng theo cách phân loại 
truyền thống được dùng từ lâu thì có: Phục hình cố định 
và phục hình tháo lắp. Phục hình cố định là phục hình 
gắn trên các trụ implant, phục hình tháo lắp bao gồm: 
Hàm khung, hàm nhựa, hàm tựa trên implant.  

Phục hình tháo lắp vừa là duy trì các chức năng của 
cơ thể vừa là phục hình tạm trong thời gian chờ đủ điều 
kiện để làm phục hình cố định. 

Vai trò phục hình vùng hàm mặt đã được nhắc đến 
từ rất lâu đời: những phương pháp đơn giản như dùng 
vải tẩm hóa chất để che các khuyết hổng đến làm các 
răng và phục hồi khuyết hổng được chế tạo bằng 
phương pháp thủ công: xương ngà voi, gỗ ở thời Ai Cập 
cổ đại. Cùng với sự tiến bộ của các ngành khoa học cơ 
bản đặc biệt là luyện kim, nhựa, sứ… phục hình đã có 
những tiến bộ rõ rệt [1] 

Hàm khung là loại hàm giả tháo lắp từng phần có 
phần chính là một khung sườn đúc, răng giả được gắn 
vào khung nhờ nền nhựa Acrylic.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là các bệnh nhân cắt đoạn 

xương hàm dưới đã được ghép xương tự thân. 
Tiêu chuẩn lựa chọn: 
- Bệnh nhân đã được ghép xương sau ít nhất 6 

tháng: khi tình trạng xương ghép và các vùng khác ổn 
định qua khám lâm sàng và chụp phim X- quang kiểm 
tra. 

- Bệnh nhân tự nguyện tham gia nghiên cứu 
Tiêu chuẩn loại trừ:  
- Bệnh nhân có chỉ định cắt toàn bộ xương hàm 

dưới. 
- Bệnh nhân không hợp tác nghiên cứu 
Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
- Địa điểm: Viện Đào tạo Răng hàm Mặt- Trường 

Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 
Ương Hà Nội. 

- Thời gian: từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 
2013. 

Phương pháp nghiên cứu 


